
 y học thực hành (723) - số 6/2010 
  
  
 

106 

instrumental voice measures in a group of kindergarten 
teachers”, Journal of Voice, 8(3), pp. 279 - 291. 

10. Sliwinska K. M., Niebudek B. E., Fiszer M., Los 
S. T., Kotylo P., Sznurowska P. B., Modrzewska M. 

(2006), “The prevalence and risk factors for occupational 
voice disorders in teachers”, Folia Phoniatr Logop. 

 
Tình hình Tử vong mẹ tại 4 tỉnh thẩm định 

 
Lưu Thị Hồng - Trường Đại học Y Hà Nội 

 
Tóm tắt 
Thẩm định tử vong mẹ (TVM) được tiến hành 

trong năm 2006 tại 4 tỉnh Cao Bằng, Đắc Lắc, Bình 
Dương và Lạng Sơn cho tháy tỉ lệ tử vong mẹ tại 4 
tỉnh trong năm 2006 giảm hơn 2 đến 4,5 lần so với 
điều tra năm 2001. Tuy nhiên, qua điều tra lai cho số 
báo cáo so với thấy số thực tế (TVM) thấp hơn đến 
một phần ba. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong 
mẹ chiếm hai phần ba, nguyên nhân có thể tránh dẫn 
tới tử vong mẹ chiếm tới 94%, trong số TVM thì có tới 
56% bà mẹ có trên 3 con, trong số đó trên 5 con 
chiếm tới 22% và số TVM tại nhà cũng còn chiếm 
38%. 

Đặt vấn đề  
Tử vong mẹ là những trường hợp phụ nữ bị tử 

vong trong thời kỳ mang thai hoặc 42 ngày sau khi 
chấm dứt thai nghén vì bất kỳ lý do gì trừ nguyên 
nhân tử vong do tai nạn và tự tử. 

Các số liệu báo cáo về tỉ lệ tử vong mẹ và nguyên 
nhân tử vong mẹ còn gặp nhiều khó khăn do: hệ 
thống báo cáo chưa tốt, cán bộ Y tế chưa nắm rõ 
được thế nào là tử vong mẹ, nhiều tỉnh ở vùng núi xa 
xôi nên việc báo cáo còn gặp nhiều khó khăn. 

Mặc dù sức khoẻ bà mẹ được cải thiện đáng kể ở 
Việt Nam, tuy nhiên tỉ suất tử vong mẹ hiện nay vẫn 
còn cao và rất khác nhau giữa các vùng miền trong 
cả nước. Trong chiến lược quốc gia về chăm sóc sức 
khoẻ sinh sản từ năm 2001 đến 2010 của Bộ Y tế (đã 
được chính phủ phê duyệt tháng 11/2000), chính phủ 
cam kết sẽ cải thiện sức khoẻ sinh sản trong đó có 
sức khoẻ bà mẹ. Chính vì, vậy việc tìm hiểu những 
yếu tố liên quan đến nguyên nhân tử vong của người 
mẹ sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức 
khoẻ cho người phụ nữ, góp phần làm giảm tỉ lệ tử 
vong mẹ và Vụ sức khoẻ Bà mẹ- Trẻ em được sự tài 
trợ của Quĩ nhi đồng Thế giới (UNICEF), tổ chức Y tế 
thế giới đã tiến hành điều tra điêu tra tử vong mẹ tại 4 
tỉnh với mục đích: 

Thu thập tỉ lệ tử vong mẹ qua báo cáo, qua điều 
tra. 

Phân tích một số yếu tố liên quan đến tử vong mẹ. 
Đưa ra bài học kinh nghiệm, những khuyến nghị 

dựa trên thẩm định các ca tử vong mẹ. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng. 
- Số phụ nữ tuổi từ 15- 49, tử vong trong năm 

2006. 

- Số phụ tử vong trong thời kỳ mang thai hoặc 42 
ngày sau đẻ. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
Nghiên cứu hồi cứu dựa trên: 
Phỏng vấn theo mẫu có sẵn những người liên 

quan đến trường hợp tử vong mẹ: chồng hoặc những 
người trong gia đình, cán bộ y tế trực tiếp chăm sóc 
và điều trị cho người phụ nữ tử vong.  

3. Chất liệu nghiên cứu 
Tài liệu:  
Thẩm định tử vong mẹ 
Bộ câu hỏi phỏng vấn: Phỏng vấn cán bộ Y tế, 

Phỏng vấn người nhà hoặc hàng xóm liên quan đến 
người phụ nữ tử vong. 

Nguồn số liệu:  
Số tử vong phụ nữ tuổi từ 15- 49, tử vong trong 

năm 2006- 2007. 
Số liệu báo cáo tử vong mẹ lấy từ Trung tâm chăm 

sóc sức khoẻ sinh sản (TTCSSKSS) 
Số liệu báo cáo tử vong mẹ lấy từ khoa sản hoặc 

Bệnh viện Phụ sản của tỉnh. 
Nhân lực: 
Cán bộ Y tế được đào tạo về thẩm định tử vong 

mẹ phỏng ván những người liên quan và chứng kiến 
thai phụ khi chết: 

+ Cán bộ Y tế chăm sóc 
+ Những người thân của thai phụ. 
Xem xét quá trình chăm sóc và điều trị thông qua 

hồ sơ bệnh án. 
Nhóm chuyên gia thẩm định nguyên nhân tử vong. 
Kết quả và bàn luận 
Danh sách PN 15 – 49 tử vong của 4 tỉnh điểm: 

Tỉnh Số 
huyện 

Số sơ 
sinh 
sống 

PNT
V15-
49 

Số có 
chồng 

Lquan 
chửa 
đẻ 

Tự 
tử 

Tai 
nạn 

Nguyên 
nhân 
khác 

Cao 
Bằng 

13 6807 63 45 8 15 3 37 

Đắc 
Lắc 

13 4104
1 

110 85 16 15 23 54 

Bình 
Dương 

7 1787
2 

71 49 4 3 7 57 

Lạng 
Sơn 

11 7795 31 22 4 3 3 21 

Tổng 
số 

44  275 201 32 36 36 169 

Qua bảng tổng hợp trên cho ta thấy: trong số tử 
vong của phụ nữ 15 – 49 có tới 73% là phụ nữ đã có 



y học thực hành (723) - số 6/2010  
  
  
 

107

chồng vì vậy nguy cơ tử vong liên quan đến thai sản 
chiếm đến 12% trong tổng số rất nhiều nguyên nhân 
và cũng xấp xỉ với tỷ lệ tử vong do tự tử và tai nạn 

So sánh tử vong mẹ qua Thẩm định và TVM qua 
báo cáo thường kỳ 

Tỉnh 
TVM/SSS 

(§Tra 2000 - 
2001) 

TVM 
phát 
hiện 

TVM/SSS 
năm 2006 

SỐ TVM 
phát hiện 
ngoài B/C 

Cao 
Bằng 

411/100.000 
SSS 

8 117/100.000 
SSS 

3/ 8 
(37,5%) 

Đắc 
Lắc 

178/100.000 
SSS 

16 39/100.000 
SSS 

4/16 
(25%) 

Bình 
Dương 

45/100.000 
SSS 

4 22/100.000 
SSS 

2/4 (50%) 

Lạng 
Sơn 

165/100.000 
SSS 

4 51/100.000 
SSS 

0 

Qua bảng trên cho thấy trong 4 tỉnh thì Lạng Sơn 
là tỉnh có số báo cáo tử vong mẹ là đầy đủ hơn cả, 
Bình Dương có số báo cáo bằng một nửa số TVM so 
với thực tế. Tính trung bình cả 4 tỉnh lỷ lệ phát hiện là 
62,5% so với số ước tính qua điều tra. Tổng số phát 
hiện ngoài báo cáo thường kỳ là 9/32 bằng 28% (phát 
hiện thêm được gần 1/3 số tử vong mẹ thông qua 
hoạt động Thẩm định). 

Các nguyên nhân TVM: 

Tỉnh 
Trực 
tiếp 

Gián 
tiếp 

Có 
thể 

tránh 

Không 
thể 

tránh 

Có thể 
tránh 
với 

§KiÖn 

Cao Bằng 4/8 
(50%) 

4/8 
(50%) 

7/8 0/8 1/8 

Đắc Lắc 10/16 
(62,5%) 

6/16 
(37,5%) 

11/16 1/16 4/16 

Bình Dương 4/4 
(100%) 

0 2/4 
(50%) 

1/4 
(25%) 

1/4 
(25%) 

Lạng Sơn 4 0 4 0 0 

Tổng số 22/32 
(69%) 

10/32 
(31%) 

24/32 
(75%) 

2/32 
(6%) 

6/32 
(19%) 

Qua bảng tổng hợp trên cho thấy: Nguyên nhân 
trực tiếp chiếm tới 2/3 còn gián tiếp là1/3. Chính số 
gián tiếp là số hay bị bỏ sót nên rất cần chú ý phát 
hiện càng nhiều số gián tiếp càng tốt. 

Cũng qua bảng tổng hợp trên cho chúng ta thấy 
chỉ có 6% các trường hợp là tử vong mẹ không thể 
tránh khỏi còn lại 94% trường hợp là có thể tránh khỏi 
tử vong cho bà mẹ. 

 (*Trường hợp không thể tránh được: 2/32 ca do 
tắc mạch ối) 

Nơi tử vong mẹ 
Tỉnh Cơ sở y tế Tại nhà Nơi khác 

Cao Bằng 3 5 0 

Đắc Lắc 13 1 2 (trên đường vận 
chuyển) 

Bình Dương 2 0 2 (trên đường vận 
chuyển)) 

Lạng Sơn 2 1 (xin về 
chết) 

1 (trên đường vận 
chuyển) 

Tổng số 20 (62%) 7 (22%) 5 (16%) 
Qua bảng thống kê trên cho ta thấy: Số tử vong 

mẹ tại nhà là 22% và tử vong trên đường vận chuyển 

là 16%. Tỷ lệ tử vong ngoài cơ sở y tế là 38% là con 
số đáng để cho chúng ta quan tâm và cần có kế 
hoạch cải thiện về vấn đề chuyển tuyến cũng như 
việc tiếp cận được với các dịch vụ chăm sóc ytế. 

Tử vong mẹ liên quan đến tuổi và số lần thai 

Tỉnh 
Số 

TVM 
Tuổi 
≤20 

Tuổi 
21<40 

Tuổi 
≥40 

≤ 2 
con 

Từ 3 
đến 5 Trên 5 con 

Cao 
Bằng 

8 0 8 0 3 4 1 (7) 

Đắc 
Lắc 

16 1 12 3 8 4 4 (6,7,9, 
13) 

Bình 
Dương 

4 0 3 1 2 1 1 (6) 

Lạng 
Sơn 

4 0 4 0 1 2 1 (6) 

Tổng 
cộng 

32 1 27 4 14(44
%) 

11(34
%) 

7 (22%) 

 
Về độ tuổi trong các trường hợp tử vong mẹ số 

tuổi cao là không nhiều và tuổi quá trẻ cũng rất ít. 
Nhưng về số con thì rất đáng báo động vì số con 
nhiều chiếm tới 56% nhất là số con quá nhiều chiếm 
tới 22% (trong đó có bà mẹ tới 9- 13 con). Gián tiếp 
cũng cho ta thấy công tác kế hoạch hóa gia đình 
cũng chưa được thực hiện tốt ở những tỉnh này. 

Kết luận 
1. Tỉ lệ tử vong mẹ tại 4 tỉnh điều tra là:  
Cao Bằng: 117/100.000 SSS 
Đắc Lắc: 39/100.000 SSS 
Bình Dương: 22/100.000 SSS 
Lạng Sơn: 51/100.000 SSS 
So vói điều tra năm 2001 thi tỉ lệ TVM ở các tỉnh 

đều giam đi đáng kể. 
- Qua công tác thẩm định tử vong mẹ được thực 

hiện tại 4 tỉnh cho thấy tỉ lệ tử vong mẹ theo các báo 
cáo hàng năm đều thấp hơn tỉ lệ TVM trên thực tế. 
Tổng số phát hiện ngoài báo cáo thường kỳ là 9/32 
bằng 28%, phát hiện thêm được gần 1/3 số tử vong 
mẹ thông qua hoạt động Thẩm định. 

 
2. Phân tích một số yếu tố liên quan đến tử 

vong mẹ. 
- Nguyên nhân trực tiếp gây TVM như: Băng 

huyết, sản giật, vỡ tử cung... còn chiếm tới 69%, 
nguyên nhân gián tiếp như mẹ bi bệnh tim, thận... 
chiếm 31%. Trong các báo cao thường kỳ thì hầu hết 
những trường hợp tử vong do nguyên nhân gián tiếp 
không được tính vào vì người mẹ nằm tại các khoa 
điều trị khác không phai khoa sản 

- Trong các trường hợp TVM, thì TVM có thể tránh 
được chiếm đến 94%. 

- Tỷ lệ tử vong ngoài cơ sở y tế là 38%, trong đó 
16% tử vong trên đường vận chuyển vì thiếu các 
phương tiện vận chuyển. 

- Trong số các bà mệ tử vong thì số có con thứ 3 
chiếm tới 56%. 
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Khuyến nghị  
- Tỉ lệ TVM hiện có giảm hơn so với những năm 

trước nhưng nguyên nhân tử vong mà có thể tránh 
được vẫn còn cao, liên quan đến năng lực cán bộ y 
tế, sự tiếp cận với các dich vụ chăm sóc sản khoa và 
chuyển tuyến cho nên đòi hỏi sự phối hợp không chi 
riêng Y tế mà đòi hỏi sự tham gia của các ban ngành 
đoàn thể khác. 

- Cải thiện hệ thống báo cáo thường quy để co thể 
thu được các con số chính xác vì dựa trên các con số 
này sẽ ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách 
trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ sinh sản. 

- Tăng cường vận động và áp dụng các biện pháp 
kế hoạch hoá gia đình để giảm tỉ lệ phụ nữ đẻ nhiều 
lần góp phần giảm tỉ lệ TVM. 
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Nghiên cứu kiến thức - thái độ xử trí của bà mẹ về viêm tai giữa  

ở trẻ nhỏ tuổi học đường tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng 
 

Vũ Văn Sản và CS 
Tóm tắt 
Nghiên cứu điều tra trên 270 cặp mẹ-con tuổi tiền 

học đường đến khám tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng 
từ tháng 2 đến tháng 05 năm 2010, mục tiêu đề tài 
khảo sát kiến thức -thái độ xử trí về bệnh viêm tai 
giữa, kết quả cho thấy: 

4,5% bà mẹ biết dấu hiệu viêm tai giữa, 46,6% 
cho rằng viêm tai giữa là do virus/vi khuẩn, 38,3% 
cho rằng viêm tai giữa gây biến chứng viêm phổi. 

0,4% bà mẹ cho trẻ ăn uống nhiều lên khi trẻ viêm 
tai giữa. 66,7% bà mẹ đưa trẻ đến cơ sở y tế khi trẻ 
có biểu hiện chảy mủ tai  

Tỷ lệ tiếp cận thông tin và tự tìm hiểu thông tin ở 
các bà mẹ còn thấp chủ yếu thông qua cán cộng 
đồng, sách báo tranh ảnh, cán bộ y tế 

Kết luận: Kiến thức và thái độ xử trí của bà mẹ có 
con bị viêm tai giữa còn thấp, có khoảng trống giữa 
kiến thức và thái độ xử trí, sự tiếp cận thông tin về 
chăm sóc trẻ viêm tai giữa của các bà mẹ còn thấp. 

Kiến nghị: Cần trang bị các tủ sách về chăm sóc 
trẻ, tuyên truyền lồng ghép về chăm sóc trẻ bệnh và 
chăm sóc trẻ viêm tai giữa trong các đợt tiêm chủng 
mở rộng. 

Từ khóa: kiến thức -thái độ xử trí, viêm tai giữa. 
Summary 
270 pairs of mother-child aged preschool children 

admitted to the Haiphong children hospital from 
February to May in 2010, aim is to investigate on 

Knowledge-Attitude-Practice of these children with 
otidis, the results showed that:  

- 4.5% of their mothers knew signs or symptom of 
otidis, 46,6% said that the causes were virus/bacteria, 
38.3% thought that otidis cause pneumonia. 

- 0.4% of mothers gave more food when their child 
got sick, 66.7% of mothers brought her child to health 
service to get treatment 

 Low self-assess and seeking child care 
information among mothers, mostly through health 
workers or community or book/magazine was found 
in the study. 

Conclusion: Knowledge-Attitude-Practice of 
these mothers was still low, had a big gap between 
knowledge-practice was found. Besides, child health 
care information was low among these mothers. 

Recommendation: There is needed to set up 
.library for mothers to assess information about child 
health care, propagating and integrate child care 
information when a child get sick in generally, and 
otidis particularly at each immunization section.  

Keywords: Knowledge-Attitude-Practice, otidis. 
Đặt vấn đề 
Viêm tai giữa là bệnh rất thường gặp và xuất hiện 

sớm ở trẻ em, chỉ đứng sau bệnh viêm đường hô hấp, 
và là một trong những nguyên nhân khiến trẻ phải đi 
khám bệnh nhiều nhất. Bệnh thường liên quan đến sự 


